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TÓM TẮT Ô nhiễm môi trường biển hiện đang được quan tâm ở hầu hết các quốc gia có 
biển, đã và đang được nhiều nhà khoa học chú trọng nghiên cứu. Các chỉ số: 
Coliform, Fecal Coliform, Vibrio, vi khuẩn dị dưỡng,… được sử dụng như là vi 
khuẩn chỉ thị chất lượng vệ sinh môi trường. Dựa trên kết quả thu thập 
trong năm 1999, bài báo này đề cập đến đặc điểm phân bố của những nhóm 
vi khuẩn trên tại hai khu vực cửa Sông Cái, Cửa Bé ở Nha Trang. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy sự nhiễm bẩn do những vi khuẩn trên tại 2 khu vực này 
vào cả 2 mùa khô, mưa đều ở mức độ báo động, đặc biệt là khu vực cửa sông 
Cái. Và sự ô nhiễm này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vùng nước dải 
ven bờ vịnh Nha Trang là điều không thể tránh khỏi. 

 
 

THE DISTRIBUTED CHARACTERISTICS OF SOME BACTERIA 
IN THE CUA BE AND CAI RIVER MOUTHS IN NHA TRANG 

 
Vo Hai Thi, Le Lan Huong, Le Hoai Huong 

Institute of Oceanography (Nha Trang) 
 
 
ABSTRACT Marine environmental pollution is a problem which has been concerned in 

almost coastal countries. The scientists have considered to research this 
problem. For the environmental contamination assessment by bacteria, 
Coliform, Fecal Coliform, Vibrio, Heterotrophic bacteria… are used as 
indicators of environmental hygiene quality. Based on data collected in 1999, 
this paper presents the distributed features of some bacteria in Cua Be and 
Cai river mouths. The results indicate that the contamination by bacteria in 
these two areas during dry and rainy seasons has been an alarming level, 
especially at the Cai river mouth. This has influenced directly the coastal 
water quality in Nha Trang bay. 

 
 
I. MỞ ĐẦU 
 

Thực trạng chất lượng môi trường 
vùng biển ven bờ Nha Trang cho thấy 
không phải các chất thải công nghiệp 
đều được xử lý tốt trước khi đổ ra sông 
ngòi và vùng nước ven biển. Bên cạnh 

đó, việc qui hoạch vùng dân cư  ven 
biển cũng như phát triển nuôi trồng 
thủy sản chưa thực hiện tốt đảm bảo 
phát triển bền vững. Chính những đặc 
điểm đó làm cho các vực nước vùng cửa 
sông và dải ven bờ có điều kiện cho sự 
phát triển của nhiều loại vi sinh vật 
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hiếu khí cũng như yếm khí. Diễn tiến 
của các quá trình đi kèm dẫn đến 
nguồn oxy trong nước cạn kiệt, xuất 
hiện những loại độc tố và gây chết 
hàng loạt thủy hải sản. 

Vì vậy, việc nghiên cứu và xác 
định các chỉ tiêu vi sinh vật có ý nghĩa 

rất quan trọng trong việc đánh giá 
chất lượng môi trường. 

Bài báo này sẽ trình bày một số 
đặc trưng phân bố và tác động của 
những nhóm vi khuẩn dị dưỡng, 
Coliform, Fecal coliform và Vibrio tại 2 
khu vực cửa sông Cái và Cửa Bé.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 1: Sơ đồ trạm thu mẫu tại cửa sông Cái và cửa sông Cửa Bé 

 
 
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ MẪU VẬT 

 
- Thu mẫu: Mẫu nước (tầng mặt, 

tầng đáy) và trầm tích được thu định 
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kỳ vào đầu các tháng 4, 6, 8 (mùa khô) 
và tháng 10, 11 (mùa mưa) ở 6 trạm 
(Hình 1). 

-Phương pháp phân tích: Mẫu thu 
về được phân tích ngay trong vòng 24 
giờ. Kiểm tra định lượng:  

Vi khuẩn dị dưỡng trên môi 
trường Yeast Extract Agar. 

Vibrio trên môi trường TCBS 
Agar. 

Coliform trên môi trường Endo 
Agar. 

Fecal coliform trên môi trường M-
FC Agar. 

Các khuẩn lạc được xác định bằng 
phương pháp đổ đĩa, chủ yếu dựa vào 
qui trình nuôi cấy vi sinh vật đã mô tả 
trong "Standard methods for 
examination water and wastewater" 
(APHA, 1992) và "Microbial practice in 
laboratory" (Michael J., 1958). 
 
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
 

Các kết quả nghiên cứu được 
trình bày ở các bảng (1 - 4) cho thấy:  

Nhìn chung, mật độ vi khuẩn dị 
dưỡng đều cao ở tất cả các trạm nghiên 
cứu vì trực tiếp hứng chịu những chất 
thải công nghiệp, sinh hoạt, nuôi trồng 
thủy sản. Tuy nhiên, sự biến động mật 
độ của chúng ở 2 khu vực này khác 
nhau: ở Cửa Bé, mật độ trung bình vi 
khuẩn dị dưỡng ở nước tầng mặt vào 
mùa khô dao động khoảng 557 – 1.533 
tb/ml, vào mùa mưa dao động trong 
khoảng 4.228 – 34.833 tb/ml. Trong khi 
đó, tại khu vực cửa sông Cái, mật độ 
trung bình vi khuẩn dị dưỡng ở tầng 
mặt dao động trong khoảng 13.108 – 
76.150 tb/ml vào mùa mưa và mùa khô 
là 2.037 – 13.893 tb/ml. Từ đó cho 
thấy, trong mùa mưa, chất thải đã được 
chuyển tải chứa một lượng vật chất 
hữu cơ lớn hơn nhiều lần so với mùa 

khô. Đây chính là dấu hiệu của sự ô 
nhiễm tại 2 khu vực này (chỉ số sinh 
thái đã được xác định cho môi trường 
biển tự nhiên là nhỏ hơn 1000 tb/ml). 

Lượng chất thải thường xuyên 
này cũng đã làm cho mật độ vi khuẩn 
dị dưỡng ở vùng nghiên cứu nước tầng 
đáy và trầm tích đa số đều lớn hơn 
1000 (tb/ml hay tb/g). 

Cũng như vi khuẩn dị dưỡng, mật 
độ nhóm vi khuẩn gây bệnh Coliform, 
Fecal coliform cũng có chiều hướng 
tăng giảm tương tự là mùa mưa đều cao 
hơn mùa khô.Về mùa khô, ở các mẫu 
nước tầng mặt và trầm tích, Coliform 
có giá trị trung bình tại khu vực cửa 
sông Cái dao động trong khoảng 125 – 
2.068 tb/ml và 89 - 450 tb/g về mùa 
khô, về mùa mưa là 919 – 16.310 tb/ml 
và 106 - 684 tb/g, còn khu vực Cửa Bé 
về mùa khô là 8 - 74 tb/ml và 47 - 81 
tb/g, về mùa mưa là 75 - 343 tb/ml và 
11 - 183 tb/g. Với lượng Coliform, Fecal 
coliform (1 phụ nhóm của Coliform 
tổng số) cao chính là điều kiện thuận 
lợi cho các dịch bệnh về đường ruột 
phát triển. Đây cũng chính là điều 
kiện thuận lợi gây nhiễm cho các loài 
thủy sinh trong vực nước. 

Mật độ Vibrio ở nước đặc biệt là  
trầm tích rất cao và mùa khô cao hơn 
mùa mưa: ở sông Cái, về mùa khô, mật 
độ trung bình Vibrio trong trầm tích là 
165 - 284 tb/g còn mùa mưa là 7 – 39 
tb/g, ở khu vực Cửa Bé, về mùa khô là 
97 - 182 tb/g, mùa mưa là 0 - 48 tb/g. 

 Tại khu vực Cửa Bé, xu hướng 
diễn ra ở tầng mặt và đáy theo chiều 
ngược lại, tức là về mùa mưa mật độ 
Vibrio trung bình ở tầng mặt là 24 - 54 
tb/ml cao hơn mùa khô (3 - 50 tb/ml), 
trong khi đó ở tầng đáy thì mật độ 
Vibrio ở mùa khô (2 - 30 tb/ml) cao hơn 
mùa mưa (4 - 25 tb/ml). 
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Đồ thị 1: Số lượng vi sinh vật trung bình của mẫu nước  
tại các trạm trong mùa khô 

 

 
 
 

Đồ thị 2: Số lượng vi sinh vật trung bình của mẫu trầm tích  
tại các trạm trong mùa khô 

 

Đồ thị 2- Số lượng vi sinh vật trung bình của mẫu trầm tích tại các trạm 
trong mùa khô
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Đồ thị 3: Số lượng vi sinh vật trung bình của mẫu nước  

tại các trạm trong mùa mưa 
 
 

 
Đồ thị 4: Số lượng vi sinh vật trung bình của mẫu trầm tích  

tại các trạm trong mùa mưa  
 
 

Đồ thị 4 - Số lượng vi sinh vật trung bình của mẫu trầm tích tại các trạm 
trong mùa mưa
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Điều đáng chú ý là ở trạm 2 
(cửa sông Cái) các nhóm vi khuẩn đều 
có mật độ cao cả vào 2 mùa mưa và 
khô. Điều này phù hợp với qui luật 
phân bố. Tuy vậy, tại khu vực Cửa Bé 
trạm 4 có độ nhiễm bẩn cao hơn 
trong cả 2 mùa. Có thể giải thích theo 
Nguyễn Tác An (1998), cả 2 mùa khô 
và mưa nước từ sông Cửa Bé lan 
truyền tới trạm 4 mang theo một 
nguồn thải từ cửa sông, bên cạnh đó 
tại đây còn nhận phần lớn một lượng 
thải tại khu Mũi Chụt đổ ra như từ 
cảng cá Chụt, cảng Nha trang, chợ …, 
đặc biệt lượng thải trực tiếp của con 
người xuống vùng biển (phố Chụt, chợ 
Chụt). Trong tương lai, việc qui hoạch 
đô thị theo tiêu chí bảo vệ môi trường 
và nâng cao điều kiện sinh hoạt sẽ 
góp phần cải thiện chất lượng môi 
trường vùng biển thành phố Nha 
Trang. 
 
IV. NHẬN XÉT 
 

Những số liệu quan trắc được tại 
2 khu vực cửa sông Cái và Cửa Bé - 
Nha Trang cho thấy: 

   Cả hai khu vực cửa sông Cái và 
Cửa Bé đều có hàm lượng hữu cơ rất 
cao và là nơi chứa đựng nhiều nhóm 
vi khuẩn gây bệnh cho người và sinh 
vật biển như Coliform, Fecal coliform, 
Vibrio, đặc biệt là chúng có mặt 
thường xuyên quanh năm. Nhìn 
chung, giữa 2 khu vực cửa sông nói 
trên thì khu vực cửa sông Cái bị 

nhiễm bẩn (các chỉ số vi sinh) nhiều 
hơn  cả vào 2 mùa mưa và khô. 

Đã đến lúc cần phải triển khai 
những giải pháp hiệu quả nhằm mục 
đích duy trì, bảo vệ môi trường biển 
song song với việc khai thác tiềm 
năng, nguồn lợi của tự nhiên. 
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Bảng 1: Số lượng vi sinh vật ở mẫu nước tại các trạm trong mùa khô (đơn vị tính: tế bào/ml) 

 
 
 

Trạm 
thu  

 Dị dưỡng               

mẫu Lần 1 Lần 2 Lần 3 Giá trị 

trung bình 

Lần 1 Lần 2 Lần 3  Giá trị  

trung bình 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Giá trị 

 trung bình 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Giá trị  

trung bình 

1     M 1180 1.860 3.760 2.266,67± 1.337,21 88 270 280 212,67± 108,08 12 60 51 41,00± 25,51 276 40 88 134,67 ± 124,73 

       Ñ 230 2.980 390 1.200,00± 1.543,60 2 12 60 24,67± 31,01 0 6 12 6,00± 6,00 4 2 12 6,00 ± 5,29 

2     M 1820 3.940 35.920 13893,33± 19105,08 364 570 5270 2.068,00± 2.774,93 342 20 3.100 1.154,00± 1.692,96 56 10 122 62,67 ± 56,30 

       Ñ 300 3.300 6.960 3.520,00± 3.335,45 42 210 430 227,33± 194,58 40 29 298 122,33± 152,23 22 30 92 48,00 ± 38,31 

3     M 1.510 3.260 1340 2036,67± 1.062,84 238 28 110 125,33± 105,84 116 2 46 54,67± 57,49 164 6 52 74,00 ± 81,26 

       Ñ 480 2.580 260 1106,67± 1280,68 0 4 4 2,67± 2,31 0 2 4 2,00± 2,00 2 0 0 0,67 ± 1,15 

4     M 210 1.000 460 556,67± 403,77 136 60 26 74,00± 56,32 0 0 0 0,00± 0,00 138 8 4 50,00 ± 76,24 

       Ñ 1400 3.260 600 1.753,33± 1.364,75 0 20 2 7,33± 11,02 0 0 0 0,00± 0,00 2 2 4 2,67 ± 1,15 

5     M 540 2.720 220 1.160.00± 1.360.44 16 6 2 8,00± 7,21 6 0 0 2,00± 3,46 4 2 2 2,67 ± 1,15 

       Ñ 550 2.540 330 1.140.00± 1.217,42 2 14 10 8,67± 6,11 0 0 4 1,33± 2,31 4 0 2 2,00 ± 2,00 

6     M 1.020 2.920 660 1.533.33± 1.214,30 4 30 136 56,67± 69,92 2 8 34 14,67± 17,01 16 0 36 17,33 ± 18,04 

       Ñ 240 2.980 440 1.220.00± 1.527,48 0 20 106 42,00± 56,32 0 6 28 11,33± 14,74 0 18 72 30,00 ± 37,47 

 
 

Coliform Fecal coliform Vibrio 
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Bảng 2: Số lượng vi sinh vật ở mẫu trầm tích tại các trạm trong mùa khô  
(đơn vị tính: tế bào/g) 

 
 

Trạm 
thu  

                Vibrio   

mẫu Lần 1 Lần 2 Lần 3 Giá trị trung bình Lần 1 Lần 2 Lần 3 Giá trị 

 trung bình 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Giá trị  

trung bình 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Giá trị  

trung bình 

T1 1.067 10.936 7.880 6.628± 5.052,3 207 325 122 218± 101,9 431 71 80 194,00± 205,30 276 40 88 134,67±  124,73 

T2 2.342 8.591 36.899 15.944± 18.414,6 270 235 846 450± 343,1 756 35 61 284,00± 408,97 4 2 12 6,00± 5,29 

T3 2.836 2.781 1.490 2.369± 761,7 99 128 41 89± 44,3 319 121 55 165,00± 137,39 56 10 122 62,67± 56,30 

T4 1.411 9.666 6.927 6.001± 4204,6 39 136 69 81± 49,7 394 128 24 182,00± 190,82 22 30 92 48,00± 38,31 

T5 650 5.335 3.193 3.059± 2.345,4 18 104 21 48± 48,8 80 184 28 97,33± 79,43 164 6 52 74,00± 81,26 

T6 642 3.347 2.289 2.093± 1.363,1 0 194 24 73± 105,8 29 360 113 167,33± 172,06 2 0 0 0,67± 1,15 

 

 
Ghi chuù:  
- Trạm 1, 2 và 3 thuộc cửa sông Cái.  
- Trạm 4, 5, và 6 thuộc cửa sông Cửa Bé 
- Lần 1, lần 2, lần 3 là lần thu mẫu vào các ngày  31/3, 01/6 và 05/8 năm 1999;  
- M và Đ là tầng mặt và tầng đáy 
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Bảng 3: Số lượng vi sinh vật ở mẫu nước tại các trạm trong mùa mưa  

(đơn vị tính: tế bào/ml) 
 

Trạm 
thu 
mẫu 

              

 Lần 4 Lần 5 Giá trị trung bình Lần 4 Lần 5 Giá trị trung bình Lần 4 Lần 5 Giá trị trung bình Lần 4 Lần 5 Giá trị trung bình 

1      M 6.820 31.950 19.385,00± 17.769,59 1810 1470 1.640,00± 240,42 44 72 58,00± 19,80 8 94 51,00± 60,81 

       Ñ 1.050 250 650,00± 565,69 54 10 32,00± 31,11 8 0 4,00± 5,66 8 7 7,50± 0,71 

2     M 60.800 91.500 76.150,00± 21.708,18 7220 25400 16.310,00± 12.855,20 1.960 5.200 3.580,00± 2291.03 31 60 45,50± 20,51 

       Ñ 77.920 74.000 75.960,00± 2.771,86 94 7000 3.547,00± 4.883.28 82 900 491,00± 578,41 40 31 35,50± 6,36 

3     M 14.040 12.175 13.107,50± 1.318,75 8 1830 919,00± 1.288,35 2 136 69,00± 94,75 0 74 37,00± 52,33 

       Ñ 6.890 1.575 4.232,50± 3.758,27 8 112 60,00± 73,54 0 62 31,00± 43,84 2 6 4,00± 2,83 

4     M 7.280 1.175 4.227,50± 4.316,89 80 168 124,00± 62,23 22 53 37,50± 21,92 38 70 54,00± 22,63 

       Ñ 3.530 300 1.915,00± 2.283,95 10 33 21,50± 16,26 8 20 14,00± 8,49 14 36 25,00± 15,56 

5     M 12.280 1.250 6.765,00± 7.799,39 8 141 74,50± 94,05 2 46 24,00± 31,11 2 50 26,00± 33,94 

       Ñ 2.250 175 1.212,50± 1.467,25 0 10 5,00± 7,07 0 6 3,00± 4,24 2 6 4,00± 2,83 

6      M 68.540 1.125 34.832,50± 47.669,60 16 670 343,00± 462,45 14 50 32,00± 25,46 8 40 24,00± 22,63 

       Ñ 75.700 1.075 38.387,50± 52.767,84 18 200 109,00± 128,69 10 53 31,50± 30,41 4 38 21,00± 24,04 
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Bảng 4: Số lượng vi sinh vật ở mẫu trầm tích tại các trạm trong mùa mưa  

(đơn vị tính: tế bào/g) 
 
 

Trạm 
thu 
mẫu 

              
   

 Lần 4 Lần 5 Giá trị trung bình Lần 4 Lần 5 Giá trị trung bình Lần 4 Lần 5 Giá trị trung bình Lần 4 Lần 5 Giá trị trung bình 

T1 41.528 1.741 21.634,50± 28.133,66 743 425 584,00± 224,86 220 106 163,00± 80,61 50,00 27,00 38,50± 16,26 

T2 74.950 1.366 25.439,33± 52.031,75 667 701 684,00± 24,04 350 118 234,00± 164,05 24,00 22,00 23,00± 1,41 

T3 36.128 274 12.135,00± 25.352,61 121 91 106,00± 21,21 0 61 30,50± 43,13 4,00 10,00 7,00± 4,24 

T4 17.216 1.382 6.200,67± 11.196,33 75 291 183,00± 152,74 41 116 78,50± 53,03 6,00 47,00 26,50± 28,99 

T5 8.138 3.257 3.800,00± 3.451,39 17 4 10,50± 9,19 16 0 8,00± 11,31 0,00 0,00 0,00± 0,00 

T6 18.999 653 6.552,67± 12.972,58 27 93 60,00± 46,67 10 19 14,50± 6,36 10,00 86,00 48,00± 53,74 

 
 

Ghi chuù:   
- Trạm 1,2 và 3 thuộc cửa sông Cái.  
- Trạm 4,5, và 6 thuộc cửa sông Cửa Bé 
- Lần 4 và lần 5 là lần thu mẫu vào các ngày 05/10 và 02/11 năm 1999 
- M và Đ là tầng mặt và tầng đáy 
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